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Bài tóm tắt 
 

Beta-galactosidaza là enzym được sử dụng rộng rãi không chỉ trong nghiên 

cứu mà còn được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, y dược. Điển hình trong 

quá trình lên men bơ sữa, beta-galactosidaza được bổ sung để tránh khả năng kết 

tinh lactoza và làm tăng độ ngọt của sản phẩm, trong công nghiệp dược, chúng 

được sử dụng làm thuốc trợ tiêu hoá cho những người thiếu khả năng hấp thụ 

lactoza và một số bệnh khác. Enzyme này rất phổ biến ở nhiều vi sinh vật và đã 

được sản xuất ở mức độ công nghiệp để ứng dụng. Tuy nhiên, việc lên men những 

chủng vi sinh vật này để thu enzim cũng gặp khó khăn do chủng không có khả 

năng tổng hợp enzim ở mức độ cao, không có cơ chế để điều khiển sự biểu hiện 

của gen mã hoá cho enzim, ngoài ra việc tinh sạch enzim cũng gặp nhiều trở ngại 

do enzim bị lẫn nhiều protein của vi sinh vật chủ. Từ những khó khăn nêu trên, 

chúng tôi đã đặt ra mục đích là tạo ra chủng E. coli tái tổ hợp có khả năng tổng 

hợp lượng lớn enzim beta-galactosidaza dưới sự điều khiển phiên mã của T7-

promotơ và enzim được tạo ra từ chủng tái tổ hợp được tinh sạch dễ dàng nhờ cột 

sắc ký ái lực. Gen mã hoá cho beta-galactosidaza từ E. coli ATCC11105 được nhân 

lên bằng PCR và được đưa vào vectơ biểu hiện pET22b(+) sau đó được biến nạp 

vào chủng E. coli BL21. Các dòng biến nạp được chọn lọc trực tiếp trên môi trường 

chứa cơ chất Xgal. Chúng tôi đã tối ưu hoá việc tổng hợp enzim từ chủng E. coli tái 

tổ hợp và thu được lượng lớn enzim beta-galactosidaza. Việc tổng hợp enzim được 

kiểm soát chặt chẽ dưới sự cảm ứng của IPTG. Enzim được tổng hợp từ chủng tái 

tổ hợp có chứa thêm 6 axit amin Histidin. Đây là trình tự cho phép enzim được tinh 

sạch một cách dễ dàng nhờ dùng cột ái lực gắn đặc hiệu với Histidin. Kết quả 

chúng tôi đã tạo được chế phẩm enzim tái tổ hợp tinh sạch ở mức độ phòng thí 

nghiệm. 

Ngược lại với beta-galactosidaza, enzim collagenaza chỉ có mặt ở một số vi 

sinh vật và động vật. Enzim này có rất nhiều ứng dụng trong y học nhờ khả năng 

phân cắt các sợi collagen ở những mô hoặc da bị hỏng. Tuy nhiên việc tinh sạch 

enzim này từ các chủng vi sinh vật hoặc mô động vật để ứng dụng gặp rất nhiều 



khó khăn. Bên cạnh đó, gen mã hoá cho collagenaza từ vi sinh vật chưa được 

nghiên cứu nhiều. Vì vậy để có thể sản xuất lượng lớn enzim từ chủng tái tổ hợp, 

điều cần thiết trước tiên là phải phân lập được gen mã hoá cho enzim. Chủng 

Bacillus subtilis FS-2 được biết có khả năng tổng hợp collagenza. Để phân lập 

được gen, chúng tôi đã tạo ngân hàng hệ gen của chủng Bacillus trong vectơ 

pUC18. Từ ngân hàng hệ gen này chúng tôi đã sàng lọc để chọn ra dòng plasmid 

có chứa gen mã hoá cho collagenaza bằng cách cấy trải trên môi trường có chứa 

collagen. Kết quả, trong khoảng gần 10 000 dòng biến nạp chúng tôi đã chọn được 

một dòng có khả năng thuỷ phân collagen. Đoạn gen trong vectơ pUC18 này có 

kích thước trên 3Kb đã được đọc trình tự và so sánh trên ngân hàng gen quốc tế để 

tìm ra khung đọc đúng của gen mã hoá collagenaza. 
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Mở đầu 

Ngày nay, cùng với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ ADN tái tổ hợp 

cũng đạt được rất nhiều thành tựu. Việc sử dụng công nghệ ADN tái tổ hợp tạo ra những 

chủng vi sinh có khả năng tổng hợp mạnh các enzyme để dùng làm giống khởi động đang 

là một hướng chủ yếu của công nghệ sinh học hiện đại. 

β-Galactosidase là enzyme được nghiên cứu từ những năm 50 của thế kỷ trước. 

Enzyme này được nghiên cứu kỹ hơn sau khi Jacob và Monod đưa ra mô hình điều khiển 

của operon Lac. β-Galactosidase có thể được tìm thấy ở rất nhiều loài động vật, thực vật, 

nấm và vi khuẩn. β-Galactosidase còn được gọi là lactaza vì chúng có khả năng phân giải 

lactoza thành glucoza và galactoza. Nhờ khả năng này mà β-galactosidase được sử dụng 

trong nhiều ngành công nghiệp như công nghiệp thực phẩm, y dược. Trong công nghiệp 

thực phẩm, β-galactosidase được bổ sung vào quá trình lên men bơ sữa để tránh sự kết tinh 

lactoza và tăng độ ngọt của sản phẩm.  Trong y dược, chúng được sử dụng làm thuốc trợ 

tiêu hoá cho những người thiếu khả năng hấp thụ lactoza hoặc bổ sung cho những người bị 

bệnh GM1-gangliosidosis và bệnh Morquio típ B do suy giảm hoạt tính của β-galactosidase 

trong tế bào. Ngoài ra β-galactosidase còn đóng vai trò làm dấu chuẩn để tách và chọn 

dòng phân tử trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp. β-Galactosidase còn được ứng dụng trong kỹ 

thuật ELISA vì chúng hoạt động với nhiều cơ chất sinh màu tổng hợp như ONPG, PNPG, 

X-gal. Ngược lại, collagenase chỉ có ở một số giới hạn sinh vật và chủ yếu là ở các mô của 

động vật có xương sống. Collagenase cũng được các nhà khoa học trên thế giới đặc biệt 

quan tâm nghiên cứu và ứng dụng rất rộng rãi trong y học như để chữa các vết bỏng, vùng 

mô bị thoái hoá, ... Tuy nhiên việc tinh sạch enzyme này cho việc ứng dụng gặp rất nhiều 

khó khăn và đòi hỏi chi phí tốn kém. Từ những trở ngại trên một vấn đề đặt ra cho các nhà 

khoa học là làm thế nào để có thể thu được lượng lớn các enzyme này một cách dễ dàng và 

enzyme có độ tinh sạch cao. Bằng kỹ thuật di truyền và tái tổ hợp gien, chúng tôi đã tiến 

hành đề tài “Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ thuật di truyền để 

sinh tổng hợp enzyme β- galactosidase có hiệu suất cao. Nghiên cứu phân lập tuyển chọn 

và tạo chủng giống sinh tổng hợp enzyme collagenase và ứng dụng trong thực phẩm”. Đề 

tài gồm các phần sau: (1) nhận được gien mã hoá β-galactosidase từ chủng vi khuẩn E. coli 

ATCC11105; (2) tạo được chủng E. coli BL21 tái tổ hợp có khả năng tổng hợp lượng lớn 

enzyme β-galactosidase , enzyme này được tinh sạch một cách dễ dàng; (3) Nhận được 

ngân hàng gien của chủng Bacillus subtilis FS-2, chủng này có khả năng tổng hợp 
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collagenase. Đề tài được thực hiện tại Phòng Kỹ thuật Di truyền - Viện Công nghệ Sinh 

học.   

1. Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống bằng kỹ 

thuật di truyền để sinh tổng hợp enzyme β- galactosidase có 

hiệu suất cao 

1.1. Tổng quan tài liệu 

1.1.1. Đại cương về β-galactosidase  

β-Galactosidase (β-D-galactoside galactohydrolase E.C. 3.2.1.23) là enzyme có khả 

năng xúc tác cho hai kiểu phản ứng: phản ứng chuyển gốc galactozyl và phản ứng thuỷ 

phân. Nhờ khả năng chuyển gốc galactozyl của β-galactosidase mà lactoza có thể chuyển 

thành allolactoza, một chất cảm ứng tự nhiên của operon Lac. Phản ứng thuỷ phân chính 

của β-galactosidase là thuỷ phân đường đôi lactoza thành hai đường đơn glucoza và 

galactoza. Ngoài ra, nó còn có thể xúc tác phản ứng thuỷ phân các liên kết β-D-galactosit 

từ đầu không khử của các hợp chất hydrocacbon, glycoprotein, hoặc galactolipit [5], [6], 

[11], [15]. 

β-Galactosidase từ các loài nấm men có những nét đặc trưng về mặt cấu trúc cũng 

như về khối lượng phân tử. Ví dụ; β-Galactosidase của Saccharomyces lactis chỉ có một 

tiểu đơn vị với khối lượng phân tử 124 kDa, có thể hoạt động được ở 4oC. Nhờ vậy mà β-

galactosidase này được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm khi chế biến các sản phẩm bơ 

sữa trong điều kiện lạnh nhằm ức chế sự sinh trưởng của các loại vi khuẩn. β-Galactosidase 

ở S. fragilis có hai tiểu đơn vị, có khối lượng phân tử tương ứng là 90 và 120 kDa, và chứa 

một số ion kim loại như Na+, K+. β-Galactosidase của S. lactis có họat tính cao nhất khi 

nồng độ của Na+ hay K+ ở 40-100 mM và nồng độ của Mn++ là 0,1-1mM. Hiện nay, người 

ta đã tiến hành tách dòng và biểu hiện gien mã hoá β-galactosidase ở nấm men nhằm tạo ra 

chủng có khả năng tổng hợp β-galactosidase mạnh và đã đạt được một số kết quả nhất định 

[5], [6]. 

β-Galactosidase ở vi khuẩn là loại enzyme ngoại bào. Sau khi được tổng hợp, nó 

được tiết ra ngoài môi trường hoặc được tiết vào khoang chu chất. Đây là một enzyme thích 

ứng điển hình, được tổng hợp khi trong môi trường chỉ có đường lactoza hay các chất có 
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cấu trúc tương tự lactoza như axit lactobiotic. β-Galactosidase của vi khuẩn có khối lượng 

phân tử khá lớn (trên 100 kDa), thường hoạt động tối ưu ở 37oC trong điều kiện môi trường 

có độ pH trung bình (6,0-8,0). β-Galactosidase là enzyme không chịu nhiệt, khi nhiệt độ 

tăng lên 550C thì hoạt tính của enzyme hầu như bị mất. Enzyme này hoạt động với hai loại 

cơ chất tổng hợp là ONPG và PNPG, mỗi loại enzyme có ái lực khác nhau với mỗi loại cơ 

chất khác nhau. 

β - Galactosidase của vi khuẩn rất đa dạng và phong phú về cấu tạo cũng như kích 

thước. β-Galactosidase của Thermus sp A4 chỉ có một tiểu đơn vị có trọng lượng 75 kDa 

còn của T. aquaticus lại có khối lượng rất lớn, hơn 700 kDa với bốn tiểu đơn vị giống nhau. 

Mặc dù vậy, điều thú vị là các tiểu đơn vị của β-galactosidase ở nhiều loài vi khuẩn khác 

nhau lại có kích thước và khối lượng phân tử gần giống nhau [12], [15]. 

1.1.2. β-Galactosidase của E. coli  

1.1.2.1. Cấu trúc  

β-Galactosidase của E. coli là một enzyme có cấu trúc bậc bốn với bốn tiểu đơn vị 

giống nhau, mỗi tiểu đơn vị được tạo thành từ một chuỗi polypeptide trọng lượng 116 kDa 

với 1023 axit amin. Các axit amin cuộn xoắn lại tạo thành năm vùng chức năng (domain) 

xếp xung quanh một cấu trúc vòng trống (α/β) ở trung tâm. Các vùng chức năng này có 

cách cuộn xoắn khác nhau, vùng 1 cuộn theo kiểu jelly roll, vùng 2 và vùng 4 lại cuộn theo 

kiểu cấu trúc của globulin miễn dịch, vùng 3 cuộn theo kiểu vòng trống (α/β)8 và vùng 5 

cuộn theo kiểu supersandwich [13], (Juers, Matthews, 1994). 
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Hình 1: Cấu trúc một tiểu đơn vị của β-galactosidaza 
của E. coli và trung tâm hoạt động của enzym 

 

1.1.2.2.  Trung tâm hoạt động  

Trung tâm hoạt động của β-galactosidase bao gồm bốn vùng chức năng khác nhau, 

nằm trên hai tiểu đơn vị liền kề và tạo thành hình một túi nhỏ có kích thước vừa khít với 

kích thước của phân tử lactoza. Trung tâm này nằm ở ngay đầu của vùng 3, kết hợp với các 

gốc của vùng 1 và 5 trên cùng tiểu đơn vị và của vùng 2 trên tiểu đơn vị khác. Trong trung 

tâm hoạt động của enzyme có một ion Na+, ngoài ra khi hoạt động enzyme này còn cần sự 

có mặt của ion Mg2+, các ion này đóng vai trò làm ổn định cấu trúc của β-galactosidase 

trong trạng thái chuyển tiếp. Từ các nghiên cứu đột biến điểm có định hướng, người ta đã 

xác định được rằng các gốc Tyr503, Glu537, His540, Trp999 đóng vai trò quan trọng trong 

phản ứng gắn với cơ chất, làm biến đổi cấu trúc của cơ chất, phá vỡ liên kết β-D-galactosit 

và hình thành các liên kết mới trong trung tâm hoạt động của enzyme.  

1.1.2.3.  Hoạt động của enzyme  

β-Galactosidase của E. coli bền trong khoảng pH từ 6,0-8,0 và hoạt động tối ưu ở 

37oC trong môi trường có độ pH =7,4. Các ion dương hoá trị một và alcohol có tác dụng 

làm tăng hoạt tính của enzyme, trong khi đó β-mercaptoetanol lại ức chế sự hoạt động của 
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enzyme này. Cả hai đường đơn glucoza và galactoza đều ức chế sự hoạt động của enzyme, 

galactoza ức chế cạnh tranh với lactoza còn glucoza lại ức chế không cạnh tranh. Trong môi 

trường có độ pH thích hợp β-galactosidase giữ được hoạt tính sau 4-6 tháng bảo quản ở 

50C. Đây là một enzyme không bền nhiệt, ở 55oC enzyme mất hoạt tính sau 40 phút trong 

môi trường có Mg2+ và sau 10 phút trong môi trường không có Mg2+. β-galactosidase của E. 

coli hoạt động tốt đối với cơ chất ONPG (o-nitrophenyl β-D-galactopyranoside) và ít hoạt 

động với cơ chất PNPG (p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside) được thể hiện ở giá trị Km 

tương ứng. 

1.1.3.  ứng dụng của β-galactosidase  

β-Galactosidase là một trong những enzyme có nhiều ứng dụng nhất trong nhiều 

ngành công nghiệp cũng như trong nghiên cứu sinh học phân tử. 

Trong công nghiệp thực phẩm, β-galactosidase được bổ sung vào quá trình lên men 

bơ sữa để tránh sự kết tinh lactoza và tăng độ ngọt của sản phẩm. 

 Trong công nghiệp dược chúng được sử dụng làm thuốc trợ tiêu hoá cho những 

người thiếu khả năng hấp thụ lactoza hoặc bổ sung cho những người bị bệnh GM1-

gangliosidosis và bệnh Morquio típ B do hoạt tính của β-galactosidase trong tế bào bị suy 

giảm. 

 Trong kỹ thuật ADN tái tổ hợp, β-galactosidase đóng vai trò dấu chuẩn trong quá 

trình tách và chọn dòng phân tử.  

 β-Galactosidase còn được ứng dụng trong kỹ thuật ELISA vì chúng hoạt động với 

nhiều cơ chất sinh màu tổng hợp như ONPG, PNPG, X-gal. 

Từ những ý nghĩa thực tiễn trên mà β-galactosidase đã được các nhà khoa học quan 

tâm để tách chiết enzyme từ nhiều nguồn sinh vật khác nhau, và tiến hành nghiên cứu sản 

xuất ở quy mô công nghiệp. Tuy nhiên việc tinh sạch enzyme gặp nhiều khó khăn do lẫn 

với nhiều loại protein của vi khuẩn. Việc nghiên cứu tạo chủng vi sinh có khả năng tổng 

hợp cao β-galactosidase bằng kỹ thuật tái tổ hợp ADN là một trong những hướng nghiên 

cứu nhằm giải quyết những hạn chế trong sản xuất và tinh sạch β-galactosidase công 

nghiệp hiện nay. Để tiến hành hướng nghiên cứu này, chúng tôi chọn hệ biểu hiện trong E. 

coli để biểu hiện gien. 
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1.2. phương pháp 

1.2.1. Tách chiết ADN hệ gien của vi khuẩn E. coli ATCC 11105 

 Vi khuẩn E. coli ATCC 11105 được nuôi cấy trong 5ml ở 37oC qua đêm đến pha ổn 

định. Tế bào vi khuẩn được phá vỡ bằng SDS 1%. Protein bám AND được phân cắt bằng 

proteinaza K. Sau đó protein được loại bằng phenol/chlorform/ isoamylancohol. ADN hệ 

gien được tủa bằng ethanol 100%.     

1.2.2. Nhân gien LacZ mã hoá β-galactosidase bằng kỹ thuật PCR 

 Dựa vào trình tự gien LacZ của E. coli trong ngân hàng gien quốc tế (gi:7428187), 

cặp mồi LacZF1-NcoI và LacZR2-XhoI được thiết để dùng cho PCR (hãng GIENSET 

Singapore Biotech.Pte Ltd tổng hợp). PCR được tiến hành như sau: Biến tính ADN ở 940C 

trong 3 phút; nhân ADN bằng 25 chu trình nhiệt với các bước sau: 940C trong 1 phút, 550C 

1 phút, 720C trong 1 phút 30 giây. Phản ứng nhân ADN kết thúc ở 720C trong 8 phút. ADN 

được giữ ở 40C sau khi kết thúc PCR. 

1.2.3. Đưa gien LacZ vào vectơ pET-22b(+)  

Để đưa gien lacZ vào vectơ pET-22b(+) tại vị trí NcoI và XhoI trong vùng đa nối, 

sản phẩm PCR và vectơ pET-22b(+) được xử lý bằng hai enzyme hạn chế NcoI và XhoI. 

Đoạn gien lacZ và plasmid sau khi xử lý có kích thước tương ứng  ~ 3 kb và ~ 5,4 kb được 

nối lại với nhau bằng ADN ligaza. Sản phẩm phản ứng nối ghép được biến nạp vào tế bào 

E. coli BL 21.   

1.2.4.  Biến nạp ADN plasmid vào tế bào E. coli BL21 bằng xung điện  

 Tế bào vi khuẩn được làm trẻ hoá đến đầu pha log và được làm sạch bằng cách rửa 

nhiều lần bằng nước cất vô trùng khử ion. Dưới tác dụng của điện trường cực lớn, màng tế 

bào giãn ra, nhờ đó ADN di chuyển theo điện trường xâm nhập vào trong tế bào. Khi ngừng 

xung điện, cấu trúc của màng phục hồi và giữ ADN lạ ở bên trong tế bào.  Trên plasmid có 

gien kháng kháng sinh nên chúng tôi dễ dàng tìm thấy các dòng tế bào E. coli BL21 mang 

plasmid bằng cách chọn lọc trên môi trường có kháng sinh tương ứng. 
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1.2.5.  Tách chiết ADN plasmid từ vi khuẩn E. coli 

 Các tế bào E. coli mang plasmid được nuôi đến pha cân bằng thì được ly tâm thu 

lại. Thành và màng tế bào bị phá bằng chất NaOH và SDS đòng thời ADN cũng được biến 

tính. Sau đó ADN được hồi tính trở lại bằng cách trung hoà độ pH của dung dịch. AND hệ 

gien và protein được tủa lại bằng dung dịch trung hoà. ADN plasmid hoà tan được tách 

khỏi tủa bằng ly tâm rồi được tủa lại bằng cồn. 

1.2.6.  Xử lý ADN plasmid bằng hai enzyme hạn chế Nco I và Xho I. 

Phản ứng cắt ADN plasmid bằng hai enzyme NcoI và XhoI với tổng thể tích là 60 µl 

có thành phần như sau: 

+ Đệm 10 lần thích hợp       : 6 µl    

+ ADN plasmid                  : 15 µl    

+ NcoI                               : 0,8 µl    

+ XhoI                              : 0,8 µl    

+ Nước khử ion vô trùng     : 37,4 µl 

Hỗn hợp của phản ứng được trộn đều và ủ ở 37°C trong 3 giờ.  

1.2.7. Định tính sự biểu hiện của gien trên môi trường đặc 

Cấy vạch một khuẩn lạc của vi khuẩn E. coli BL21 mang vectơ pET-22bLacZ trên 

môi trường LB đặc + Amp + IPTG + X-gal. Đối chứng là một khuẩn lạc đơn của vi khuẩn 

E. coli BL21 mang vectơ pET-22b(+) cấy trên cùng một đĩa. Nuôi ở 37oC qua đêm, lấy ra 

để vào tủ lạnh 4oC trong 5 giờ, quan sát sự khác biệt về màu sắc khuẩn lạc. 

1.2.8. Biểu hiện β-galactosidase trong môi trường lỏng 

- Cấy một khuẩn lạc vào 50 ml môi trường LB lỏng + Amp. Nuôi lắc qua đêm ở 37oC, 

200vßng/phót. 

- Chuyển 2ml dịch huyền phù nuôi cấy ở trên sang 100 ml môi trường LB lỏng + Amp. 

Nuôi lắc ở 370C, 200 vòng/phút trong 2 – 2,5 giờ để đạt OD600 = 0,8. 
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- Cảm ứng: Bổ sung IPTG đến nồng độ cuối cùng là 0,5 mM, chuyển sang nuôi lắc ở 30oC, 

200 vòng/phút. Lần lượt lấy mẫu ở các thời điểm 0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h mỗi lần lấy 2ml dịch 

cảm ứng cho vào ống Eppendorf 2ml. Kiểm tra sản phẩm cảm ứng trên gel điện di 

polyacrylamid 10% 

1.2.9. Tinh sạch protein bằng cột sắc kí ái lực [8] 

Phương pháp tinh sạch bằng cột ái lực Talon dựa vào liên kết ái lực giữa ion Coban 

(Co2+) với vòng imidazol của Histidin. Các Histidin ở càng gần nhau trên chuỗi polypepetit 

thì liên kết giữa chúng với ion Coban càng mạnh. Khi đưa dịch chiết thô của tế bào lên cột 

và rửa bằng đệm nhiều lần thì chỉ còn protein tái tổ hợp có đuôi gồm 6 Histidin được giữ 

lại. Imidazol trong đệm thu mẫu có nồng độ cao sẽ cạnh tranh với các phân tử protein tái tổ 

hợp do đó đẩy các phân tử protein tái tổ hợp ra khỏi các ion Coban. Kiểm tra mức độ tinh 

sạch của enzyme bằng điện di biến tính trên gel polyacrylamit 10%. 

1.2.10. Xác định hoạt tính enzyme 

 ONPG là chất không màu nhưng sản phẩm thuỷ phân của nó là ONP – (o - 

nitrophenyl) lại có màu vàng da cam và hấp thụ cực đại ở bước sóng 420 nm. Độ hấp thụ 

của 1nmol/ml ONP - ở bước sóng 420 nm là 0,0045 trong cuvét 1 cm. Cùng một lượng β-

galactosidase xúc tác phản ứng thuỷ phân ONPG ở các nồng độ khác nhau thì tốc độ tạo 

màu là khác nhau. Đo tốc độ tạo màu ban đầu của các phản ứng này và áp dụng phương 

trình Lineweaver - Buck thì có thể xác định được hoạt tính của β-galactosidase. 

1.3. Kết quả và thảo luận 

Gien lacZ của vi khuẩn E. coli ATCC11105 đã đuợc tách dòng và đưa vào vectơ 

biểu hiện pET-22b(+), để tạo thành vectơ pET-22bLacZ. Quy trình thiết kế vectơ biểu hiện 

pET-22bLacZ để biểu hiện trong chủng biểu hiện E. coli BL21 như sau: đoạn gien lacZ sau 

khi được nhân lên bằng kỹ thuật PCR từ ADN hệ gien của E. coli ATCC11105 và ADN 

plasmid pET-22b(+) cùng được xử lí bằng hai enzyme hạn chế XhoI và NcoI, sau đó hai sản 

phẩm của phản ứng cắt được nối lại với nhau bằng ADN ligaza để tạo thành vectơ biểu hiện 

pET-22bLacZ.    

 Vectơ biểu hiện pET-22bLacZ được biến nạp vào tế bào E. coli BL21 để tạo chủng 

vi khuẩn tái tổ hợp mang vectơ pET-22bLacZ có khả năng tổng hợp cao β-galactosidase. 

E. coli BL21 là chủng đã bị đột biến mất gien lon và ompT mã hoá cho proteinaza [16], vì 
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thế các protein ngoại lai sau khi được tổng hợp sẽ không bị phân huỷ bởi proteinaza của cơ 

thể chủ. 

1.3.1. Thiết kế cặp mồi nhân đoạn gien lacZ 

  Dựa vào trình tự đoạn gien lacZ của E.coli trong ngân hàng gien quốc tế, chúng tôi 

đã thiết kế cặp mồi dùng để nhân gien lacZ mã hoá cho β-galactosidase từ hệ gien của E. 

coli BL21. Dự định gien lacZ sẽ được đưa vào vectơ pET22b(+) bằng điểm cắt NcoI và 

XhoI nên trên hai đoạn mồi chúng tôi cũng thiết kế thêm các trình tự tương ứng của hai 

enzyme hạn chế đó. Hai cặp mồi có trình tự như sau: 

- Mồi đầu 5’ LacZ-NcoI: 5’ GCCATGGTGACCATGATTCAGGATT- 3’  

- Mồi đầu 3’ LacZ-XhoI: 5’ – CCGCTGGAGTTTTTGACACCAGACCAA- 3’  

1.3.2. Nhân đoạn gien lacZ bằng phương pháp PCR 

 Từ hệ gien vi khuẩn E.coli ATCC11105, bằng hai cặp mồi đã được thiết kế ở trên 

chúng tôi đã tiến hành PCR nhân gien lacZ.  Sản phẩm PCR có chiều dài khoảng 3kb và 

được kiểm tra trên gel agarose 0,8% (Hình 2). 

 

 

   
Kb 

 
 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1           2
 
Hình 2: Sản phẩm PCR nhân đoạn gien lacZ trên gel agarose 0,8%

  Đường chạy số 1: thang ADN chuẩn 

  Đường chạy số 2: sản phẩm PCR 
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1.3.3. Thiết kế vectơ biểu hiện pET-22blacZ 

1.3.3.1. Đưa gien lacZ vào vectơ pET-22b(+) 

Vectơ pET-22b(+) và sản phẩm PCR nhân gien lacZ được xử lý bằng hai enzyme 

hạn chế NcoI và XhoI. Sản phẩm sau khi cắt là một băng sáng, rõ chứng tỏ pET-22b(+) đã 

được mở vòng hoàn toàn, tạo điều kiện cho việc gắn gien lacZ một cách dễ dàng bằng 

ADN ligaza (Hình 3).  

Sản phẩm lai được biến nạp vào chủng E. coli BL21 bằng phương pháp xung điện. 

Sau đó, các thể biến nạp được cấy trải trên môi trường thạch đĩa có kháng sinh Amp chọn 

lọc và ủ ở 370C qua đêm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.2. Chọn thể biến nạp mang vectơ biểu hiện pET-22bLacZ 

Hình 3: Sản phẩm phản ứng cắt pET-22b(+) và sản phẩm PCR bằng NcoI và 

XhoI trên gel agarose 0,8% 

Đường chạy số 1: thang ADN chuẩn 

Đường chạy số 2: vectơ pET-22b 

Đường chạy số 3: sản phẩm PCR  

Kb
 
 
5 
 

3 

   1       2        3

Vectơ pET-22bLacZ được biến nạp vào vi khuẩn E. coli BL21 bằng phương pháp 

xung điện. Dưới tác dụng của dòng điện một chiều cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn 

4,7-5 giây, điện tích màng tế bào bị thay đổi và ADN có thể xâm nhập vào tế bào một cách 

dễ dàng. Các tế bào sau khi biến nạp được trải trên môi trường LB chứa Amp, X-gal, IPTG 
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và nuôi ở 370C qua đêm. Kết quả là trên mỗi đĩa petri mọc khá nhiều khuẩn lạc. Trên đĩa 

xuất hiện hai loại khuẩn lạc, khuẩn lạc màu xanh và khuẩn lạc màu trắng. Đây là những 

khuẩn lạc gồm các thể biến nạp có chứa vectơ vì những tế bào không mang vectơ đã bị áp 

lực chọn lọc ampicillin đào thải. Chọn ngẫu nhiên một số khuẩn lạc tách plasmid để kiểm 

tra. ADN plasmid được tách từ các khuẩn lạc đơn khác nhau được kiểm tra trên gel điện di 

agarose 0,8%. Những plasmid mang gien ngoại lai sẽ có kích thước lớn hơn plasmid gốc. 

Kết quả cho thấy, các ADN plasmid tách từ các khuẩn lạc số 3, 4, 5, 6, 7 lớn hơn nhiều so 

với plasmid đối chứng pET-22b(+). Các khuẩn lạc mang ADN plasmid này được chọn để 

nghiên cứu những bước tiếp theo. 

 

Hình 4: ADN plasmit được tách từ các thể biến nạp khác nhau trên gel agarose 0,8% 

Đường chạy Đ/C: pET-22b(+) 

Đường chạy 1-13: plasmit từ các dòng khuẩn lạc tái tổ hợp khác nhau 

 1    2    3    4   5    6  §/C 7    8    9  10  11  12  13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3. Kiểm tra thể biến nạp chứa vectơ biểu hiện 

Để kiểm tra xem các ADN plasmid tách từ các khuẩn lạc số 4, 5, 6, 7 có đúng là 

pET-22blacZ hay không, chúng tôi tiến hành cắt các plasmid này lại bằng hai enzyme hạn 

chế NcoI và XhoI. Đây là hai enzyme đã được dùng để cắt và đưa gien lacZ vào vectơ pET-

22b(+) để tạo vectơ biểu hiện pET-22bLacZ. Đúng như dự đoán, các plasmid này đã có 

thêm một đoạn gien kích thước gần 3 Kb bằng kích thước của gien lacZ. Như vậy có thể 

nói chúng tôi đã đưa được gien lacZ vào vectơ pET-22b(+). 
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Hình 5: ADN plasmid dòng số 4, 5, 6, 7 trên gel agarose 0,8% 
Đường chạy số 1: thang ADN chuẩn 
Đường chạy số 2-5: ADN plasmid dòng số 4, 5, 6, 7 được cắt bằng

NcoI và XhoI  
Đường chạy 6: ADN plasmid gốc 
Đường chạy 7-10: ADN plasmid tách từ các khuẩn lạc 4, 5, 6, 7 

 

 
Kb 

 
5 
 

3 

   1        2       3     4      5       6      7      8       9      10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4. Biểu hiện gien lacZ trong E. coli BL21 

1.3.4.1. Định tính khả năng biểu hiện của β-galactosidase trên môi trường thạch đĩa 

Khi trong môi trường nuôi cấy có mặt chất cảm ứng IPTG, lập tức phân tử IPTG 

liên kết ái lực với protein repressơ, làm thay đổi cấu trúc không gian của protein này. Để 

định tính sự biểu hiện β -galactosidase trong vi khuẩn E. coli BL21, chúng tôi chọn hai 

dòng tế bào cấy vạch lên môi trường thạch LB chứa Amp, IPTG, X-gal. Một dòng tế bào E. 

coli BL21 mang hệ pET-22bLacZ và một dòng tế bào đối chứng E. coli BL21 mang pET-

22b(+). Đĩa sau khi cấy được ủ ở 300C qua đêm. Kết quả là dòng tế bào E. coli BL21 mang 

pET-22bLacZ có màu xanh trong khi đó tế bào mang pET-22b(+) lại có màu trắng (Hình 

6). Sở dĩ dòng tế bào E. coli BL21 mang pET-22bLacZ có màu xanh là do β-galactosidase 

được tổng hợp ra đã thuỷ phân X-gal tạo màu xanh. Như vậy β-galactosidase tái tổ hợp đã 

được biểu hiện trên môi trường thạch đĩa LB có chứa Amp, IPTG, X-gal. 
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1.3.4.2. Biểu hiện gien lacZ trong môi trường lỏng 

Cấy chuyển một khuẩn lạc mầu xanh từ môi trường thạch đĩa sang môi trường LB 

lỏng có chứa Amp, nuôi lắc qua đêm để làm trẻ hoá tế bào sau đó chuyển tế bào sang môi 

trường cảm ứng có chứa IPTG. Sau khi cảm ứng, chúng tôi tiến hành lấy mẫu theo giờ để 

chạy điện di kiểm tra protein được tạo ra sau khi cảm ứng. Kết quả điện di (Hình 7) cho 

thấy các mẫu protein từ E. coli BL21 mang pET-22bLacZ sau 1h, 2h, 3h, 4h và 5h cảm ứng đã 

xuất hiện thêm một băng protein khá lớn kích thước khoảng trên 100 kDa. Băng protein đó 

là băng β-galactosidase mà ta đang nghiên cứu và như đã được biết thì trọng lượng β-

galactosidase của E. coli khoảng 116 kDa. Mẫu thu từ dòng tế bào E. coli BL21 mang 

plasmid pET-22b(+) và mẫu của tế bào không được cảm ứng không có băng protein này. 

Điều này chứng tỏ việc phiên mã gien lacZ phụ thuộc chặt chẽ vào sự cảm ứng của IPTG 

trong môi trường. 
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1.3.5. Tinh sạch β-galactosidase bằng phương pháp sắc kí ái lực 

Như ta đã biết, trên vectơ pET-22b(+) đã được thiết kế sẵn một trình tự mã hoá cho 

sáu axit amin Histidin nằm liền nhau ngay phía trước vùng đa nối để thuận lợi cho việc tinh 

sạch protein tái tổ hợp về sau. Khi ta đưa đoạn gien ngoại lai vào vùng đa nối thì trình tự 

trên sẽ được phiên mã và dịch mã cùng với gien ngoại lai, vì vậy protein được tổng hợp sẽ 

là một protein tái tổ hợp có sáu Histidin ở phía đầu C. 

Phương pháp tinh sạch bằng cột Talon dựa vào liên kết ái lực giữa ion Coban (Co2+) 

với vòng imidazol của Histidin. Khi các Histidin ở gần nhau thì liên kết giữa chúng với ion 

Coban càng mạnh. Protein tái tổ hợp trong vectơ pET-22b(+) có đuôi His-tag với sáu 

Histidin liên tục sẽ liên kết rất đặc hiệu với ion Coban. Các phân đoạn protein tái tổ hợp 

được thu lại ở dạng tinh sạch. Kết quả sản phẩm protein tinh sạch được kiểm trên gel 

polyacrylamit 10% (Hình 8). 
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Từ ảnh điện di ta thấy ở đường chạy số 4 là β-galactosidase tinh sạch chỉ có một 

băng protein có kích thước lớn khoảng 116 kDa điều đó chứng tỏ cột Talon có ái lực đặc 

hiệu với β-galactosidase tái tổ hợp có thêm đuôi gồm sáu Histidin. 

 Bằng phương pháp Bradford, chúng tôi tính được nồng độ β-galactosidase trong 

dịch tinh sạch là 0,0424mg/ml hay 9,12*10-8M. Sau khi xác định được nồng độ β-

galactosidase tinh sạch, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu tính chất động học của enzyme này. 

1.3.6. Hoạt tính của β-galactosidase tái tổ hợp 

β-Galactosidase thuỷ phân các liên kết β-D-galactozit như ở lactoza và các chất có 

gốc β-D-galactoza từ đầu không khử, các chất tổng hợp chứa gốc β-D-galactopyranoside; 

ONPG, PNPG, X-gal là những cơ chất sinh màu tổng hợp đặc hiệu đối với β-galactosidase. 

Dựa vào đường chuẩn BSA ta có thể định lượng được β-galactosidase. Sau khi tinh sạch 

chúng tôi sử dụng 20 µl, 40µl, 60µl dịch chứa β-galactosidase để tiến hành thí nghiệm 

kiểm tra hoạt tính enzyme. Mỗi nồng độ được tiến hành 3 lần. Đo OD 595nm ta được lượng 

enzyme tinh sạch là 0.05 mg/ml.   

Bảng 1: Hoạt tính và động học của enzyme β-galactosidase tái tổ hợp 

(U/mg)  kcat /s Km (mM) 

157,6 86467 0,664 
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Như trong bảng đơn vị hoạt tính của enzyme 157,6 U/mg. Với giá trị Km = 0,664 

mM cho thấy ái lực giữa β-galactosidase và cơ chất tổng hợp ONPG tương đối mạnh trong 

điều kiện phản ứng thừa cơ chất. Giá trị kcat = 86467 là hiệu lực của enzyme, số vòng quay 

của một phân tử enzyme với các phân tử cơ chất. Ta thấy tốc độ phản ứng xảy khá nhanh 

trong một giây một phân tử enzyme có khả năng thuỷ phân 86467 phân tử cơ chất.  

Từ kết quả trên cho ta thấy: 

1/Vmax = 0,3853 nên Vmax = 2,5953  

-1/Km = - 5,2 nên Km = 0,192 mg khi đó vận tốc phản ứng bằng một nửa vận tốc cực đại. 

Vậy sau 5 phút với 5 µl dịch enzyme thuỷ phân được 0.384 mg cơ chất ONPG. 

β-Galactosidase tinh sạch từ E. coli BL21 tái tổ hợp trong thí nghiệm của chúng tôi 

có giá trị Km nhỏ hơn so với β-galactosidase tái tổ hợp từ vi khuẩn Rhizobium meliloti (Km 

= 1mM) [15].  

Hằng số Kcat của β-galactosidase là 36264 có nghĩa là thời gian cần thiết để 

enzyme thuỷ phân một phân tử ONPG trong điều kiện bão hoà cơ chất là 1/36264 giây hay 

trong 1 giây một phân tử β-galactosidase thuỷ phân được 36264 phân tử cơ chất. Ta thấy 

giá trị Kcat này tương đối lớn vì vậy enzyme này có thể được sử dụng trong công nghiệp 

thực phẩm. 

1.4. Kết luận 

1. Nhận được gien mã hoá β-galactosidase của vi khuẩn E. coli ATCC11105 

2. Tạo được chủng tái tổ hợp E. coli BL21 có khả năng tổng hợp lượng lớn enzyme β-

galactosidase và enzyme này được tinh sạch một cách dễ dàng bằng cột sắc ký 

Talon. Enzyme tái tổ hợp được tạo ra có ái lực cao với cơ chất và có khả năng thuỷ 

phân rất hiệu quả cơ chất. 
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2. Nghiên cứu phân lập tuyển chọn và tạo chủng giống sinh 

tổng hợp enzyme collagenase và ứng dụng trong thực phẩm” 

2.1. Tổng quan tài liệu 

2.1.1. Đại cương về collagenase 

Collagenase là một enzyme xúc tác quá trình thuỷ phân collagen tự nhiên.  

            Native collagen    +  H2O →   peptides và/ hoặc những đoạn dài hơn  

Một số enzyme có nguồn gốc từ vi khuẩn không tuân theo định nghĩa chung. Chúng 

có khả năng thủy phân collagen ở dạng biến tính hoặc gelatin, tuy nhiên chúng cần thiết 

các trình tự amino acid cho sự phân cắt. Một trình tự ngắn cần thiết tối thiểu là R-Pro-X-

Gly-Pro, trong đó Pro co thể được thay thế bằng Hyp và amino acid đầu tiên của nhóm phải 

đựơc cố định vững chắc trong phân tử. Sự phân cắt được xảy ra ở giữa X và Gly[4]. 

Bảng 2: Một số collagenase từ các nguồn khác nhau đã được nghiên cứu 

Enzyme Nguồn gốc Cơ chất và phân tích Đặc tính 

Collagenase 

[2] 

B. subtilis Collagen không tan, 

gelatin 

MW: 125,000 

Chất ức chế EDTA, tripsin, 

io®oacetamide, acid 

idoacetic, 2-β-

mecaptoethanol và DFP. 

Collagenase 

[12] 

Vibrio 

alginolyticus 

Collagen tự nhiên, 

peptide tổng hợp. Cần có 

mặt của Zn 

MW: 81,875 

Collagenase 

[13] 

Clostridium 

histolyticum 

Collagen tự nhiên, 4-

phenylazobenzyloxycarb

onyl-Pro-Leu-Gly-Pro-D-

MW: 116,000 
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Arg. Cần có mặt của Zn, 

Ca 

Collagenase 

[8] 

Clostridium 

perfingiens 

Azocoll, Collagen tự 

nhiên, cơ chất tổng hợp 

và collgien type I. Cần có 

mặt của Zn 

MW: 120, 000 

Collagenase 

[3] 

Vi khuẩn biển 

Vibrio B-30 

Collagen tự nhiên, 

peptide tổng hợp. Cần có 

mặt của ion kim loại 

MW: 105,000 (từ các tiểu 

phần có trọng lượng là, 24, 

000 và 28, 000 Da.) 

Collagenase 

[11] 

Cytophaga sp. 

L43-1 

Collagen tự nhiên MW: 120, 000 

Collagenase 

A 

[4] 

C. histolycum Collagen, gelatin, peptide 

tổng hợp; Z-Gly-Pro-Gly-

Gly-Pro-Ala.OH 

MW: 105,000  

Phụ thuộc Ca, cần Zn. Sản 

phẩm phân cắt cơ chất tạo ra 

các peptide đầu NH2- Gly 

Collagenase 

B 

[4] 

C. histolycum Collagen, gelatin, peptide 

tổng hợp: Z-Gly-Pro-Gly-

Gly-Pro-Ala.OH 

MW, 57,400  

Phụ thuộc Ca, cần Zn. Sản 

phẩm phân cắt cơ chất tạo ra 

các peptide đầu NH2- Gly 

Pseudocollag

enase 

[4] 

C. histolycum Gelatin; không thuỷ phân 

collagen; có thể thuỷ 

phân peptide tổng hợp: Z-

Gly-Pro-Gly-Gly-Pro-

Ala.OH 

 

Collagenase 

[4] 

M. tubrculosis Collagen chế biến từ da 

có dạng nhầy, peptide 

tổng hợp: Z-Gly-Pro-Gly-

Gly-Pro-Ala.OH, cần Ca. 

MW: 77, 000 
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Collagenase 

[4] 

P. aeruginosa Không thuỷ phân 

collagen, nhưng chúng 

thuỷ phân peptide tổng 

hợp: Z-Gly-Pro-Gly-Gly-

Pro-Ala.OH, không cần 

Ca.  

 

Collagenase 

[4] 

Bacteroides 

malaninogieni

cus 

Collagen chế biến từ da 

có dạng nhầy 

Dạng hạt, bị ức chế bởi 

EDTA và H2O2, được hoạt 

hoá bằng Cysteine 

Collagenase 

[4] 

Streptomyces 

madurae 

Collagen (chế biến từ da 

dưới dạng nhầy), 

Azocoll, Z-Gly-Pro-Gly-

Gly-Pro-Ala.OH, 

MW:    35,000 

Chất ức chế EDTA, 

Không có mặt của nhóm –

SH, Liên kêt thuận ngịch với 

Ca. 

Collagenase 

[4] 

Trichophiton 

schoenleinii 

Collagen (chế biến từ da 

dưới dạng nhầy), 

Azocoll,  

MW:      20,000 

pH tối ưu 6,5; chất ức chế 

EDTA, Cysteine; không 

thuận nghịch với Ca, Ma; 

Không có nhóm –SH 

Collagenase 

[4] 

Aspergillus 

oryzae  

Hemoglobin, peptide 

tổng hợp, N-acetyl 

Tyrosine ethyiester, 

gelatin, collagen nguyên 

thuỷ (chế biến từ da dưới 

dạng nhầy) 

MW:      20,000 

Hoạt đông không cần Ion 

kim loai. PH tối ưu là 9-10. 

Collagenase 

[4] 

Tadpole, Rana 

catesbiana 

collagen (chế biến từ da 

dưới dạng nhầy), gelatin, 

peptide tổng hợp   

pH tối ưu, 8-9 

Cần có mặt Ion Ca; 

Bị ức chế bởi EDTA, cystein, 
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serum 

Collagenase 

[4] 

Từ mô nguyên 

bào sợi của 

chuột va của 

các tế bào 

Hela 

Được phân tích bằng sự 

thuỷ phân peptide; PZ-

Pro-Leu-Gly-Pro-D-

Arg.OH tạo mầu vàng  

 

Collagenase 

[4] 

Bạch cầu hạt ở 

người, mô 

nguyên thuỷ 

Collagen nguyên thuỷ 

(chế biến từ da dưới dạng 

nhầy); C- peptide giải 

phóng từ gel 

pH = 7,6 

Chất ức chế EDTA, cysreine 

Collagenase 

[4] 

Mô biểu bì ở 

người 

Collagen nguyên thuỷ 

(chế biến từ da dưới dạng 

nhầy); C- peptide giải 

phóng từ gel; phân tích sự 

ức chế của gel 

pH = 7-8 

Chất ức chế; EDTA, 

cysteine, huyết thanh người 

Collagenase 

[4] 

Từ các mô 

xương của 

người, dê, 

chuột 

Collagen nguyên thuỷ 

(chế biến từ da dưới dạng 

nhầy); C- peptide giải 

phóng từ gel 

pH = 7-9, cần Ca2+ 

Chất ức chế EDTA, cystein 

Collagenase 

[4] 

Từ mô viêm 

màng hoạt 

dịch dạng 

khớp của 

người 

Collagen nguyên thuỷ 

(chế biến từ da dưới dạng 

nhầy), 14C- peptide giải 

phóng từ gel 

pH= 7,6; 

Chất ức chế EDTA và huyết 

thanh người 

Collagenase 

[4] 

Từ dạ con của 

chuột, mô bì 

bị bệnh của 

người, vết 

thương đang 

lên da non, từ 

mô xương của 

Collagen nguyên thuỷ 

(chế biến từ da dưới dạng 

nhầy); sự ức chế gel. 
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chuột đang 

lớn, chè viêm 

lợi ở người, .. 

Collagenase 

[4] 

Từ tuyến gan 

tuỵ của Uca 

pugilator 

Collagen (chế biến từ da 

dưới dạng nhầy) 

 

 

2.1.2. Những ứng dụng của collagenase 

Collagenase là một enzyme đặc biệt, xúc tác quá trình thuỷ phân, phân cắt collagen tự 

nhiên và collagen đã bị biến tính. Collagenase được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, 

trong các nghiên cứu cơ bản cũng như trong nghiên cứu ứng dụng thực tế về hoá sinh, y tế, 

công nghiệp dựơc, công nghiệp thực phẩm thuộc da. [2].. Collagenase có mặt trong động 

vật, người và trong khá nhiều loài vi khuẩn[9].  

- Phân tách mô tế bào 

Collagenase có tầm quan trọng đặc biệt khi phân tách các mô quá nhiều sợi, (thớ) 

hoặc quá nhạy cảm cho phép sử dụng trypsin, chất mà không ảnh hưởng lên các vật liệu sợi 

và phá huỷ các vật liệu không bền. Sự phân tách thường được thực hiện hoặc bằng cách 

ngâm toàn bộ cơ quan hoặc bằng cách ủ một mẩu nhỏ của mô cùng với enzyme hoà tan. 

Collagenase đã được ứng dụng thành công cho việc phân lập rộng rãi và đa dạng của các 

loại tế bào. 

- Phân tách các tế bào đảo Langerhan của tuyến tuỵ  

Collagenase ứng dụng quan trọng trong sự phân lập các tế bào đảo Langerhan của 

tuyến tuỵ khi trong đảo có nhiều tế bào khác nhau đặc biệt. Trong quá trình này có một số 

nhân tố giới hạn sự thành công của phương pháp bao gồm những sự khác nhau đáng kể 

trong việc chuẩn bị cho collagenase hoạt động, các nhân tố gây độc cho tế bào β-cell, và 

tác dụng của collagenase lên tính di truyền miễn dịch và các đặc tính động học của các tế 

bào đảo.  

- Phân lập các tế bào cơ tim 
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Collagenase cũng được sử dụng trong việc phân lập các tế bào cơ tim. Sự phân tách các 

mô được tiến hành bằng cách ngâm nguyên ven cơ quan trong dung dịch enzyme, trong đó 

collagenase đựơc chọn lựa hoặc một mình hoặc được kết hợp với một enzyme khác chẳng 

hạn hyaluronidase hoặc tripsin. Collagenase có thể được sử dụng khi phân tách một cách 

hoàn toàn bằng cách ngâm một mẩu mô nhỏ vào dịch enzyme. 

- Phân lập các tế bào gan  

Các tế bào gan được phân lập sử dụng trong các nghiên cứu các tế bào thúc đẩy sự phát 

triển của khối u, trong nghiên cứu các cơ chế điều khiển tế bào, trong dược phẩm và các hệ 

thống phân tích chất gây ung thư.  

Thêm vào đó, phân lập các tế bào gan cho cấy ghép đang được sử dụng như là một mô 

hình điều trị cho các bệnh nhân bị hỏng chức năng gan hoặc bi sai lệch cơ chế trao đổi phụ 

thuộc vào gan. 

- Phân lập các tế bào của khối u 

Toàn bộ các dạng tế bào khối u cần phải được phân lập để nghiên cứu từ các mô ung 

thu nhằm mục đích tạo vaccin để phòng trống ung thư.  

- Chẩn đoán các tê bào ung thư phổi 

Sự tăng collagenase hoạt động trong đại thực bào phân lập từ cuống phổi là một dấu 

chuẩn để chẩn đoán các tế bào ung thư phổi[10]. 

- Phân lập tế bào từ các mô khác 

Collagenase được ứng dụng thành công trong trong việc phân lập các tế bào từ mô 

xương, mô sụn, tuyến giáp trạng, mô buồng trứng, mô dạ con, mô biểu bì, màng trong của 

tế bào, các tế bào thần kinh và các tế bào khác. 

2.2. vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.Vật liệu  

* Các chủng vi sinh vật và plasmid 
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- Chủng vi khuẩn E. coli DH5α [end A1 rec A1 hsd R17 sup E44 gyp A96 thi-1 relA1 lac 

U169 (φ80 lacZM15)] được sử dụng làm thể nhận trong thí nghiệm biến nạp, nhân và giữ 

ngân hàng gen của B. subtilis FS-2 trong plasmid. 

- Chủng vi khuẩn Bacillus subtilis FS-2 mang gien mã hoá collagenase do Viện Công nghệ 

Sinh học – Đại học Bách khoa cung câp 

- Plasmid pUC 18 (2686bp) dùng để tách dòng các đoạn gen của genom B. subtilis FS-2. 

2.2.2. Phương pháp  

2.2.2.1. Tách chiết ADN hệ gien của Bacillus subtilis FS-2  

- Nuôi cấy lắc một khuẩn lạc chủng B. subtilis FS-2  trong 10 ml môt trường YPD ở 300C, 

200 vòng/phút để qua đêm. 

- Ly tâm dịch nuôi cấy 5000 vòng/phút trong 5 phút. Bỏ dịch nổi thu lấy tế bào. 

- Bổ sung 1 ml dung dịch SE, lắc đều cho tan tế bào. 

- Ly tâm thu tế bào 5000 vòng/phút, 5 phút. 

- Hoà lại tế bào trong 0,4 ml TE  

- Bổ sung 0, 1ml lysozyme (2mg/ml) vào dịch tế bào chén đều ủ ở 370C, 1 giờ. 

- Bổ sung 10 µl proteinaza K, ủ 800C, 1 giờ. 

- Bổ sung 600µl phenol/chloroform, lắc đều bằng máy vortex để loại protein. 

- Ly tâm hỗn dịch 13000 vòng/phút trong 5 phút. Dùng pippet hút lấy pha trên.  

- Bổ sung 600 µl chloroform/isoamylalcolhol (24:1 v/v), lắc đều bằng máy Vortex. 

- Ly tâm hỗn dịch 14000 vòng/phút, trong 10phút. Hút lấy pha trên. 

- Bổ sung 50 µl Na-axetat 3M và 1ml cồn tuyệt đối để lạnh trộn đều và ủ hỗn dịch ở – 200C 

trong 1 giờ.  

-  Ly tâm 14000 vòng/phút trong 10 phút, bỏ phần dịch nổi thu ADN kết tủa ở đáy ống ly 

tâm. 
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- Rửa lại ADN bằng 0,5 ml cồn 70%. Ly tâm 14000 vòng/phút trong 10 phút, bỏ phần dịch 

nổi và ADN được làm khô sạch cồn bằng máy Speed Vac. 

- Hoà tan ADN trong 50µl nước vô trùng. 

2.2.2.2. Xử lý ADN bằng enzyme giới hạn  

Phản ứng cắt được tiến hành với tổng thể tích phản ứng 10µl với thành phần như 

sau: 

- đệm 10 lần thích hợp         1 µl 

- ADN (~ 1µg)    2 µl 

- Enzyme giới hạn   1 µl 

- Nước khử ion vô trùng.      6 µl 

  Hỗn hợp phản ứng được trộn đều, ủ ở nhiệt độ và thời gian thích hợp của enzyme, 

thường ở 370C trong 120 phút. Sản phẩm phản ứng cắt được kiểm tra trên gel điện di 

agaroza 0,8%. 

2.2.2.3. Phản ứng nối ghép gien 

Các đoạn ADN cần nối ghép và ADN vectơ được trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ 3:1 (về 

số mol). T4 ADN ligaza được cho vào phản ứng với nồng độ 1 đơn vị / 2µg ADN. 

* Thành phần phản ứng như sau: 

- Đệm 10 lần cho T4 ADN ligaza    2   µl 

- T4 ADN ligaza 4U/µl     1   µl 

- Dung dÞch BSA 2mg/ml     2   µl 

- H2O khử ion + ADN tham gia phản ứng   15 µl 

+ Hỗn hợp phản ứng được ủ qua đêm ở 160C. 
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2.3. kết quả và thảo luận 

2.3.1. Tách chiết ADN hệ gien của chủng B. subtilis 

Tế bào vi khuẩn được nuôi cấy huyền phù qua đêm ở giai đoạn ổn định. Sau đó ly 

tâm thu tế bào, rửa tế bào bằng đệm TE. Màng tế bào B. subtilis được phá vỡ bằng 

lysozyme. Sau một thời gian ủ ở 370C lớp màng ngoài tế bào nhanh chóng bị phá huỷ. ADN 

hệ gien và các chất nội bào được giải phóng ra khỏi tế bào. EDTA và proteinaza K làm bất 

hoạt, phá huỷ những protein không có lợi cho quá trình tách chiết ADN. Phenol/chloroform 

có tác dụng làm sạch những mảnh vỡ và các protein đã bị biến tính có trong mẫu. ADN hệ 

gien không bị biến tính và được tủa bằng cồn tuyệt đối. Kết quả tách chiết và làm sạch 

ADN hệ gien được kiểm tra trên gel điện di agaroza 0,8%.  

2.3.2. Thiết lập ngân hàng gien của B. subtilis FS -2  

2.3.2.1. Thiết kế vectơ pUC 18 mang các đoạn gien của Bacillus subtilis FS-2 

2.3.2.1.1. Xử lý vectơ pUC 18 bằng BamHI 

Hỗn hợp phản ứng ADN plasmid và enzyme sau khi trộn được ủ ở 370C trong hai 

giờ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Sau phản ứng sản phẩm ADN plasmid được cho qua cột 

để tinh sạch ADN nhằm loại bỏ những mẩu vụn, hoá chất thừa (Hình ...).  

2.3.2.1.2. Xử lý ADN genom bằng enzyme Sau3AI 

AND hệ gien của B. subtilis được cắt bằng enzyme Sau3AI sao cho các đoạn gien 

được cắt ra có chiều dài 3-8 Kb là nhiều nhất. Sau đó, những đoạn gien có chiều dài 3-8 Kb 

này được tinh sạch lại qua cột sắc ký ái lực và được kiểm tra bằng điện di trên gel agarose 

0.8% (Hình 9).  
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2.3.2.1.3. Đưa các đoạn gen của B. subtilis FS-2 vào pUC18 

Các đoạn gien của B. subtilis FS-2 có kích thước 3-8 Kb được nối với pUC18 bằng 

AND ligaza. Phản ứng nối ghép các được tiến hành ở nhiệt độ 16 0C. Sau đó sản phẩm nối 

ghép gien được biến nạp vào E. coli DH5α để kiểm tra đồng thời đề giữ lại các dòng gien 

dùng cho việc sàng lọc chọn ra dòng mang gien mã hoá collagenase. Để có được hiệu suất 

biến nạp cao, chúng tôi đã sử dụng phương pháp xung điện để biến nạp. Sản phẩm biến nạp 

được cấy trải trên môi trường trường LB có chứa Amp , IPTG và Xgal.  

2.3.2.2. Kiểm tra chất lượng ngân hàng gen 

Để kiểm tra chất lượng ngân hàng gien, chúng tôi đã tách plasmid từ các dòng biến 

nạp khác nhau để kiểm tra tỷ lệ các dòng mang đoạn gien của B. subtillis   được chèn vào 

và kích thước của đoạn chèn.  

Chọn nhẫu nhiên một số khuẩn lạc trắng và khuẩn lạc xanh nuôi trong môi trường 

lỏng LB + Amp qua đêm ở nhiệt độ 370C qua đêm. Thu tế  bào từ môi trường nuôi cấy, rửa 

tế bào bằng dung dịch đệm glucoza, EDTA để tạo nối các cation Mg++ và Ca++ cần cho sự 

ổn định màng tế bào. Để phá tế bào chúng tôi dùng dung dịch II NaOH và SDS. Dưới tác 

dụng của SDS các thành phần photpholipit và protein của màng tế bào bị hoà tan. Màng tế 

bào bị vỡ ra, NaOH làm biến tính cả ADN plasmid và ADN nhiễm sắc thể thành sợi đơn. 

Các vòng sợi đơn plasmid vẫn dính với nhau. Lúc này, trong tế bào chỉ còn hai loại ADN 

nhiễm sắc thể và ADN plasmid. Sau đó, Kali axetat và axit acetic được bổ sung vào dung 

dịch. Lúc này trong dung dịch xuất hiện tủa không tan của SDS/lipit/ protein và pH trở về 

trung tính. Tại pH trung tính các ADN phục hồi trở lại. Vì ADN nhiễm sắc thể rất dài nên 

nó chỉ hồi tính một phần nên sẽ bị mắc vào tủa SDS/ lipit/ protein khi ly tâm. Còn ADN 

plasmid được phục hồi hoàn toàn thành mạch kép và hoà trở lại vào dich nổi không bị dính 
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theo tủa. Bước tiếp theo ly tâm thu pha dịch nổi ở trên trong đó có ADN plasmid và một ít 

ARN. Từ đây ta có thể thu nhận ADN plasmid bằng cách tủa cồn 70% etanol tuyệt đối 

trong lạnh. Phần tủa được làm khô hoà vào 50 µl TE đệm có bổ sung ARNaza ủ ở 370C 

trong 1 giờ nhằm loại sạch ARN còn sót lại. Kiểm tra sản phẩm tách trên gel điện di 

agarose 0,8%. Kết quả chúng tôi thu được các ADN plasmid tách từ các khuẩn lạc màu 

trắng có khối lượng lớn hơn các ADN plasmid tách từ các khuẩn lạc màu xanh và đối 

chứng. Điều đó chứng tỏ rằng tất cả các dòng khuẩn lạc màu trắng đã có các đoạn gien 

chèn vào và chúng tôi có thể kết luận rằng chất lượng của ngân hàng gen được tạo ra là tốt. 

Tuy nhiên để chắc chắn hơn nữa chúng tôi xử lý các plasmid tách từ các thể biến nạp bằng 

các ezyme hạn chế để kiểm tra kích thước của đoạn gien được chèn vào vectơ.  

Các plasmid được cắt kiểm tra bằng hai enzyme hạn chế EcoRI và HindIII. Sản 

phẩm sau phản ứng cắt được điện di kiểm tra trên gel agaroza 0,8%.  

 1      2     3       4     5      6      7     8      9    10    11   12  
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Hình 10: Sản phẩm cắt ADN plasmid tách từ ngân hàng gien B. subtillis bằng hai 
enzyme hạn chế Hind III và EcoR I trên gel agarose 0.8% 
§/C 1, 6: pUC 18 
Đ/C 2-5, 8-12: ADN plasmid tách từ khuẩn lạc trắng 
Đ/C 7: Thang ADN chuẩn 
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Kết quả điện di trên hình 10 cho ta thấy sau khi các ADN plasmid tách từ các khuẩn 

lạc màu trắng thấy văng ra các đoạn ADN ngẫu nhiên khác nhau. Từ kết quả kiểm tra này 

cho phép kết luận rằng chúng tôi đã tạo được ngân hàng gien của B. subtilis FS-2 trong E. 

coli DH5α. 
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2.3.3. Sàng lọc gien mã hoá collagenase từ ngân hàng gien  

2.3.3.1. Sàng lọc dòng tế bào E. coli tái tổ hợp có khả năng thuỷ phân collagen 

Để chọn sơ bộ được đúng thể biến nạp chứa vectơ pUC18 mang gien tái tổ hợp có 

khả năng thuỷ phân collagen, chúng tôi tiến hành cấy vạch riêng từng khuẩn lạc lên môi 

trường thạch đĩa có bổ sung 0,3% collagen không tan. Các khuẩn lạc cấy vạch lên đĩa (300 

khuẩn lạc/ đĩa) được ủ ở 300C qua đêm. Đưa các đĩa ủ qua đêm đặt trong tủ lạnh 2 ngày sau 

đó đưa ra quan sát. Những dòng có khả năng thuỷ phân collagen thì xung quanh khuẩn lạc 

sẽ xuất hiện vòng thuỷ phân trong và khá rõ. Chúng tôi chọn dòng có hoạt tính thuỷ phân 

collagen để nghiên cứu tiếp.    

                 

 
Hình 11: Các thể biến nạp trên môi trường thạch đĩa chứa collagen 0,3% 
  

 Sau khi sàng lọc gần mười ngàn dòng tế bào tái tổ hợp, chúng tôi đã chọn ra được 

dòng có khả năng thủy phân collagen (Hình 12). 

 

 

Dòng tế bào 
có hoạt tính 
thuỷ phân 

Đối 
chứng  

 

 

 

 
Hình 12: Dòng tế bào E. coli tái tổ hợp có khả năng thủy phân 
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Từ đĩa cây chuyển ta thấy dòng đối chứng: E. coli DH5α + pUC 18 không có vòng 

thuỷ phân. Dòng E. coli DH5α + pUC 18 + đoạn gien ngoại lai của B. subtilis FS-2 xuất 

hiện vòng thuỷ phân khá rõ.  Chúng tôi chọn dòng tế bào này để nghiên cứu tiếp.  

2.3.3.2. Kiểm tra đoạn gen được chèn trong plasmid của thể biến nạp có hoạt tính thuỷ 

phân collagen 

 Chúng tôi tiến hành tách plasmid của dòng tế bào có khả năng thủy phân collagen. 

Plasmid sau đó được kiểm tra trên gel agarose 0.8%. Như được chỉ ra trên hình 13, plasmid 

được tách từ dòng có khả năng thuỷ phân collagen có kích thước cao hơn rất nhiều so với 

pUC18. Như vậy plasmid trong dòng có khả năng thuỷ phân collagen chắc chắn chứa một 

đoạn gen mã hoá cho enzyme phân cắt collagen. Chúng tôi đặt tên cho plasmid này là 

pUCCol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Để khẳng định gen được chèn trong pUCCol mang gien mã hoá cho collagenaza, chúng tôi 

đã tách lại plasmid này và biến nạp lại vào trong tế bào E. coli DH5α. Thể biến nạp được 

Hình 13: Plasmid tách từ dòng biến nạp có khả năng thuỷ phân collagen trên 
gel agarose 0.8% 

Đường chạy 1: ADN plasmid tách từ dòng biến nạp có hoạt tính 
thuỷ phân 
Đường chạy 2: pUC18 

1        2
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trải trên đĩa chứa collagen.  Kết quả (Hình 14) cho thấy 100% các dòng tế bào biến nạp lại 

có khả năng thuỷ phân collagen. 

                      

 

 

 

 

 

 
Hình 14: 100% dòng biến nạp lần 2 đều có hoạt tính thuỷ phân collagen 

 

2.3.3.3. So sánh hoạt tính colagenase giữa dòn tái tổ hợp với chủng gốc B. subtillis FS-2 

 E. coli tái tổ hợp mang pUCCol và B. subtilis FS-2 được cấy ria trên môi trường LB 

có chứa collagen. Cả hai dòng tế bào đều có khả năng thuỷ collagen tương đương nhau 

(Hình 15). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4. Nghiên cứu đoạn gen chứa gen mã hoá collagenase trong pUCCol 

Hình 15: Hoạt tính collagenase của dòng E. coli tái tổ hợp và của chủng gốc

Dòng tế bào 
B. subtilis 
FS-2 

Dòng tái tổ 
hợp E. coli 
DH5α 

Đoạn gen của B. subtillis FS-2 được chèn vào trong pUCCol là khá lớn nên không thể đọc 

trình tự trực tiếp đoạn gen từ pUCCol được. Vì vậy, để tìm hiểu sâu về đoạn gen đó và định 

ra được vùng gen mã hoá cho collagenase, trước hết chúng tôi phải lập sơ đồ cùa một số 
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enzyme hạn chế trên đoạn gen. PUCCol được cắt bằng nhiều enzyme hạn chế khác nhau 

Kpn I, Hind III; Hinc II, Kpn I; Sma I, Hinc II; EcoR I, Hind III; Sma I, Hind III; Nco I, 

Hind III; Sma I, Nco I; Nde I, Sma I; Eco R I, Pst (Hình 16) và từ kết quả này chúng tôi đã 

lập được sơ bộ một số enzyme hạn chế trên đoạn gen (Hình 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 16. Kết quả xử lý ADN plasmid bằng các enzyme  
Đường chạy 1 : ADN plasmid xử lý bằng Kpn I, Hind III   
Đường chạy 2 : ADN plasmid xử lý bằng Kpn I, Hinc II  
Đường chạy 3 : ADN plasmid xử lý bằng Sma I,  Hinc II  
Đường chạy 4 : ADN plasmid xử lý bằng EcoR I, Hind III 
Đường chạy 5 : ADN plasmid xử lý bằng Sma I, Hind III 
Đường chạy 6 : Thang ADN chuẩn 
Đường chạy 7 : ADN plasmid xử lý bằng Nco I, HinIIIĐ/C 
Đường chạy 8 : ADN plasmid xử lý bằng Sma I, Nco I 
Đường chạy 9 : ADN plasmid xử lý bằng Nde I, Sma I  
Đường chạy 10: ADN plasmid xử lý bằng Eco R I, Pst I  

1         2        3        4        5       6        7       8       9       10 
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Hình 17: sơ đồ enzyme hạn chế  

 

 
pUC 18
Xba I 

Hinc II 
Pst I 

Hind III 

pUC18 
Sma I 
KpnI 
Sac I 

EcoR I 

0 3,4 kb

Hinc II 

Xma I 
1382 

Nco I 

Sal I 

EcoR IEcoR I EcoR I
Sma I 

Hind III

Hinc II 

2 

1,4 

1,3 

0,5 

2,6    2,2 

0,6 

1,8 
2603 

 Nde I 

 

2,8 3,3 
 Nde I 

0 3,3 kb 

 1,6 2,4 0,8 

 1,6 2,4 0,8 0,8  2 1,20,4 

Từ sơ đồ enzyme hạn chế, chúng tôi đã tách dòng các đoạn nhỏ của đoạn gien này và tiến 
hành đọc trình tự gen. 

 

2.4. Kết luận 

1.  Đã thiết lập được ngân hàng gienom của chủng B. subtilis trong E. coli DH5α 

2. Đã sàng lọc từ ngân hàng gienom được dòng mang gien mã hoá cho emzyme thuỷ phân 

collagen của B. subtilis FS - 2.  

3. Đã đọc trình tự của đoạn gien trong pUCCol  
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